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Tiết 22, 23:                                                                                            
   Bài 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN
	HÑ CUÛA GV
	HÑ CUÛA HS
	NỘI DUNG

	1. Kiểm tra bài cũ: 
? Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước?

2. Giới thiệu chủ đề bài mới 
? Trình bày những câu chuyện về tình yêu, hôn nhân mà em sưu tầm được?

- GV: Ngày 1/10 ở Sơn La đã xảy ra 1 vụ tử vong, nguyên nhân là do cha mẹ của cô gái đã ép cụ lấy  mét ng​ưêi con trai ở bản khác. Do mâu thuẫn với cha mẹ, cô đã tự vẫn vì ko muốn lập gia đình sớm, đồng thời cô đã viết thư​ để lại cho gia đình tr​ưíc khi tù vẫn, cô đã nói lên ư​íc mơ  và những dự định t​ư¬ng lai của cô.

? Suy nghĩ của các em về cái chết thư​¬ng tâm của cô ?

? Theo các em cái chết đó trách nhiệm thuộc về ai ?→ bài mới.

3. Dạy bài mới.
HÑ1:Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề
? Đọc nội dung đặt vấn đề 
( SGK- 40, 41 )?
1. Những sai lầm của T, bố mẹ T, K, M và H trong hai câu truyện trên?

HS: thảo luận...

? Hậu quả của việc là sai lầm của T, M ?

? Em có suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân của T?

? Em có suy nghĩ gì về tình yêu  của M, H ?

?  Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân trong các trư​êng hợp trên?
? Qua thông tin trên em hãy cho biết đó có phải là hôn nhân hợp pháp không? Cuộc sống của họ sẽ như thế nào?

? Em thấy cần rút ra bài học gì cho bản thân?
? Em quan niệm như thế nào là tình yêu?

? Tuổi đủ kết hôn là bao nhiêu?

- GV: Quy định này là tối thiểu. Do yêu cầu của kế hoạch hóa gia đình, nhà   nư​íc ta khuyến khích nam 26, nữ 24 mới kết hôn
? Ở lớp 8 em đã được học bài học nào nói về những vấn đề cơ bản của hôn nhân và gia đình?
? Trách nhiệm của vợ chồng trong gia đình như thế nào?

? Qua tìm hiểu, em hiểu thế nào là hôn nhân?
? Để có hôn nhân bền vững thì cần có tình yêu như thế nào?

? Theo em, vì sao người ta nói tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân và gia đình hạnh phúc?

? Vây em hiểu thế nào là tình yêu không chân chính?

? Thế nào là hôn nhân không dựa trên cơ sở tình yêu chân chính?
- GV: Tình yêu và hôn nhân không chân chính thì khó có thể đem lại hạnh phúc.
? Những sai lầm th​ưêng gặp trong tình yêu?

? Sai lầm thường gặp nhất ở thanh niên là gì?
? Bài học rút ra từ phần đặt vấn đề?

HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học
- TH: GĐ C nợ tiền Đ nên đã ép gả con gái cho Đ để trừ nợ. Nhận xét?

? A và B cùng học ĐH KTQD 2 người tìm hiểu nhau và yêu nhau. Sau khi ra trường, có việc làm cả 2 thưa chuyện với gia đình và quyết định đi đăng kí kết hôn. 

? Theo em họ sẽ có cuộc sống như thế nào?
? Hôn nhân là gì?

? Nga nhận lời lấy Tuấn vì gia đình Tuấn giàu có. Nga hi vọng mình sẽ có cuộc sống sung sướng. Nhận xét?
? Cơ sở quan trọng của hôn nhân là gì?
? Nhận xét về những tình huống sau:

- Ông Ân đã có vợ nhưng lại lấy thêm 1 vợ nữa.
- Ông Ba có 2 con gái ông bắt vợ phải đẻ thêm con trai.

? Lan là người VN gặp và yêu Pi - tor người Mĩ. Theo em 2 người có thể kết hôn được không? Vì sao?
? Vì sao nhà nước ta lại đề ra chính sách về dân số như vậy?

- GV: Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con, đứa đầu cách đứa sau từ 3 đến 5 năm.

? Em hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân nư​íc ta?

? An và Hòa yêu nhau quyết định chung sống với nhau nhưng không đi đăng kí kết hôn. Theo em cuộc hôn nhân của họ có được PL thừa nhận ko? Tại sao?

? Để được kết hôn cần có những điều kiện nào?
? Ông An làm to trên tỉnh nhưng có một người em trai bị bệnh tâm thần. Ông liền về quê tìm cho em trai một cô vợ. Nhận xét về việc làm của ông An và cuộc hôn nhân này?

? Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về hôn nhân?
? Nhà nước cấm kết hôn trong những trường hợp nào?

? Lan và Bình kết hôn được 5 năm. Bình nắm giữ mọi khoản tiền Lan làm ra. Lan ko được phép tiêu gì. Bình còn thường xuyên uống rượu say đánh, mắng Lan. Nhận xét?
? Nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân?

? Vì sao pháp luật lại có những qui định chặt chẽ như vậy? Việc đó có ý nghĩa như thế nào?
GV: Mặc dù những nguyên tắc trên được PL quy định rõ ràng nhưng không phải bất kì cặp vợ chồng nào cũng thự hiện tốt.

? Em hãy nêu lên một số trường hợp hôn nhân vi phạm PL ?
? Nêu trách nhiệm của công dân với tình yêu, hôn nhân? 
? Đọc tư liệu tham khảo 

( SGK-  42, 43 )?
- GV: Tình yêu, hôn nhân là tình cảm thiêng liêng, quan trọng đối với mỗi ngưòi. Nhưng qui định của PL thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
HĐ3: Luyện tập
? Làm phiếu bài tập 1 (SGK- 43 ).

? Thảo luận nhóm  bài tập 2, 3, 4,  5 ( SGK- 43, 44 ).

? Thảo luận bàn bài tập 6, 7, 8 ( SGK- 44 ).
? Trình bày?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV nhận xét, kết luận.
HĐ4: Củng cố, dặn dò
? Sắm vai thể hiện nội dung bài học?

? Nêu những nội dung cần nắm trong tiết học?

? Em rút ra bài học gì sau tiết học?

- GV:  Lớp 9 đã trang bị cho các em những quan niệm, cách ứng xử đúng đắn tr​ưíc vấn đề tình yêu và hôn nhân đang đặt ra trư​íc các em. ĐÞnh h​ưíng cho HS ở tuổi THCS về  tình yêu và hôn nhân.

HĐ5: Hướng dẫn học tập 
- Về nhà học bài, hoàn thiện bài tập. 

- Chuẩn bị bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

	- Đọc.

- T học hết lớp 10 đã kết hôn. Bố mẹ T ham giầu  ép T lấy chồng mà ko có tình yêu. Chồng T là 1 thanh niên l​ời biếng, ham chơi, 
r​ưîu chÌ; Vì nÓ sợ ng​êi yêu giận, M quan hê và có thai.  H dao động trốn tránh trách nhiệm.

- T làm việc vất vả, buồn phiền vì chồng nên gầy yếu. K bỏ nhà đi chơi ko quan tâm đến vợ con; H đã giao động trốn tránh trách nhiệm với M. đình H phản đối ko chấp nhận M. M sinh con gái và  vất vả đến kiệt sức để nuôi con. Cha mẹ M hắt hủi, hàng xóm, bạn bè chê cư​êi.
- Giữa T và K không có tình yêu. Do sự sắp đặt của gia đình. Hôn nhân không hợp pháp: T chưa đủ tuổi → Bò eựp buoọc, vỡ tieàn taứi, danh voùng...

- Tình yêu giữa H và M không được gia đình chấp nhận. Tình yêu không lành mạnh. Tình cảm không bền vững, thiếu trách nhiệm.
- Tình yêu, hôn nhân ko trong sáng, lành mạnh, sai lầm. Không nên yêu sớm, tham giàu, cả nể.
 - Không. Tình yêu, hôn không bình đẳng, không tự nguyện, không được sự thừa nhận của nhà nước -> Gia đình không hạnh phúc.
- Xác định đúng vị trí của mình hiện nay là HS THCS.
Ko yêu lấy chồng quá sớm. Phải có tình yêu chân chính và hôn nhân đúng pháp luật quy định.

- Là sự quyến luyến của hai ng​êi khác giới.  Sự đồng cảm giữa hai ngư​êi. Quan tâm sâu sắc, chân thành tin cậy, tôn trọng lẫn nhau. Vị tha nhân ái, thủy chung.
- Nam từ 20 tuổi trở lên. Nữ 18 tuổi trở lên, do tự nguyện được đăng kí tại cơ quan nhà nước.

- "Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình".

- Vợ chồng phải bình đẳng, yêu thương nhau, chăm sóc và giúp đỡ nhau...

- Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nư trênõâ nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Tình yêu chân chính.

- Tình yêu chân chính là xuất phát từ sự đồng cảm, sự yêu thương chân thành, tin cậy, tôn trọng và mông muốn sống với nhau trọn đời. Do đó khi chung sống với nhau hai bên sẽ hòa hợp với nhau hôn.

- V× tiÒn, dôc väng, bÞ Ðp buéc, thiếu trách nhiệm. Không chân chính và thiếu tôn trọng đối với nhau, đồng thời vi phạm pháp luật → bất hạnh.
- Vụ lợi, tham địa vị, danh vọng, thiếu trách nhiệm với nhau....

- Nghe.
- Thô lỗ, cẩu thả trong tình yªu.Vô lợi, ích kỉ, cả nể, tham lam. Yêu quá sớm. Nhầm tình bạn với  tình yêu.
- Yêu sớm, cả nể, ngộ nhận.
- Trình bày.
- Hôn nhân ép buộc.

- Nghe.

- Hạnh phúc.
- Chốt ý 1 nội dung bài học ( SGK- 41 ).
- Tham giàu→ bất hạnh.
- Tình yêu chân chính.
- Vi phạm PL về hôn nhân.

- Không thực hiện KHHGĐ
- Được nhưng cần tuân theo những qui định của PL.
- Nhằm hạn chế tỉ lệ tăng dân số để có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn, hạn chế việc gây áp lực về kinh tế, việc làm đối với nhà nước. Khoảng cách sinh con được quy định như vậy là nhằm bảo đảm sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

- Nghe.

- Chốt ý 2.a  nội dung bài học ( SGK- 41 ).
- Không. Vì cần ĐKKH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nam từ 20...thẩm quyền.
- Sai trái. PL ko thừa nhận. Vì PL cấm kết hôn trong trường hợp người bị bệnh tâm thần.
- Trình bày.

- Trình bày.

- Vợ chồng không bình đẳng, Bình không tôn trọng vợ, không góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Chốt ý 2.b nội dung bài học ( SGK- 41 ).
- Để mọi công dân hiểu, thực hiện, tránh vi phạm…

-> Đảm bảo quyền của công dân trong hôn nhân.
- Ép buộc, chồng đánh vợ, sinh đông con; không cho người theo tôn giáo này kết hôn vói tôn giáo khác...

- Chốt ý 3 nội dung bài học ( SGK- 41 ).
- Đọc.
- Làm phiếu bài tập.

- Thảo luận nhóm bài tập
- Thảo luận nhóm bài tập
- Trình bày
-  Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
- Sắm vai.
- Trình bày
- Trình bày
- Nghe.

	Bài12:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

I- Đặt vấn đề: 
* Cần xác định đúng nhiệm vụ, không yêu, không lấy chồng sớm. Kết hôn phải có tình êu chân chính, theo qui định của PL
II- Nội dung bài học:

1.Hôn nhân:

- Liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ.

- Bình đẳng, tự nguyện.

- Nhà nước thừa nhận.
* Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.

2- Những qui định của pháp luật nước ta về hôn nhân:
a- Những nguyên tắc cơ bản về hôn nhân ở Việt Nam:

b- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:

-  Được kết hôn:

-  Cấm kết hôn:
- Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng.
3. Trách nhiệm của công dân:

- Thận trọng, nghiêm túc.

- Không vi phạm qui định của pháp luật.

III. Bài tập:

Bài 1 ( SGK- 43 ).
- Đồng ý với các ý kiến: d, đ, g, h. Vì: Tuân theo PL thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong hôn nhân. I, h Vì tâm sinh lí cưa phát triển đầy đủ đã yêu→ muốn kết hôn.

- Không đồng ý với ác ý kiến: a, b, c, e, l, m. Vì vi phạm PL hôn nhân gia đình, tham lam, vụ lợi.

Bài 2 ( SGK- 43 ).
Nguyên nhân: Tảo hôn, yêu sớm, cha mẹ ép buộc, thiếu hiểu biết, tham giàu.

Bài 3 ( SGK- 43 ).

Hậu quả tảo hôn:

- Cá nhân: Đau khổ, bất hạnh.

- Gia đình: Ân hận, phải giúp đỡ nuôi con, cháu, lo lắng cho cuộc sống của con cháu.

- XH: Phải nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi, trẻ em hư.

Bài 4 ( SGK- 43, 44 ).

Gia đình Lan, Tuấn đúng vì cha mẹ có quyền và nghĩa vụ định hướng cho tương lai con cái có việc làm sẽ đảm bảo cuộc sống ổn định.

Bài 5 ( SGK- 44 ).

Lí do của Đức, Hoa không đúng vì tự do phải trong khuôn khổ PL. Nếu cố tình lấy nhau hôn nhân hông hợp pháp vì PL cấm kết hôngiữa những người có cùng dòng máu về trực hệ.
Bài 6 ( SGK- 44 ).

Bố mẹ Bình sai vì vi phạm PL. Cuộc hôn nhân này PL không thừa nhận vì Bình chưa đủ tuổi kểt hôn. Bình cần nhờ đến sự giúp đỡ của họ hàng, chính quyền.
Bài 7 ( SGK- 44 ).
Anh Phú vi phạm PL hôn nhân gia đình vì vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.


Tuần: 24                                                                           

Tieát  24:   

BÀI 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	1. Kiểm tra bài cũ: 
Điền vào ô trống trong sơ đồ sau:

? Nêu quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân theo PL VN?

2. Giới thiệu chủ đề bài mới 
? Bà Hoa thường xuyên bán hàng giả, hàng hết hạn sử dụng cho người dân ở vùng 3. Nhận xét?→ bài mới.
3. Dạy bài mới
HÑ1: Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề 
? §äc thông tin 1 phần đặt vấn đề ?

? Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì ?

? Hành vi vi phạm đó là gì ?

? Theo em, hành vi trên gây nên hậu quả gì ?

? Đọc thông tin 2 phần đặt vấn đề ?

? Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên ?

? Theo em, mức thuế chênh lệch có liên quan đến sự cần thiết của các mặt hàng với đời sống của nhân dân không , Vì sao ?

- GV: Hiện nay, nước ta đã gia nhập WTO, do đó một số mặt hàng cũng đã giảm mức thuế suất hoặc cắt bỏ thuế suất để phù hợp với quy định chung của Tổ chức này.

? Những thông tin trên giúp em hiểu được vấn đề gì ?

? Qua những thông tin trên, em rút ra bài học gì ?
? Những hành vi nào là vi phạm pháp luật về kinh doanh?
HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học 
? Kể tên một số mặt hàng kinh doanh mà em biết?
? Em hiểu kinh doanh là gì ?

- GV: Kinh doanh có 3 hoạt động cơ bản: sản xuất; dịch vụ, trao đổi hàng hóa (lưu thông hàng hóa).

? Thế nào là sản xuất?

? Thế nào là dịch vụ?
? Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh ?

? Trao đổi hàng hóa là gì? (lưu thông hàng hóa)

? Hãy kể tên những hoạt động kinh doanh ở địa phương em ?
? Kể tên những hoạt động sản suất, dịch vụ, trao đổi hàng hóa mà em biết?
? Nhận xét về những hành vi sau:

a. Người kinh doanh kê khai đúng số vốn.
b. KD hàng lậu, hàng giả, ma túy.

c. KD đúng mặt hàng đã kê khai. 
d. Có giấy phép kinh doanh.
? Theo em, có phải CD có quyền buôn bán, sản xuất bất cứ mặt hàng nào cũng được hay không?

? Như vậy, tự do kinh doanh nhưng phải thực hiện như thế nào?

? Thế nào là quyền tự do kinh doanh?

? Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh.

? Tại sao kinh doanh phải tuân theo PL và sự quản lí của Nhà nước?

? Em hiểu thuế là gì ?
? Những người nào được nhà nước giảm hoặc miễn thuế?
? Em hãy nêu một số loại thuế mà em biết?

? Theo em, nhà nước quy định thu thuế nhằm mục đích gì ?
GV: nếu không có thuế thì cơ cấu kinh tế không phát triển hợp lí, thị trường không ổn định. VD: hàng hóa nước ngoài tràn vào quá nhiều sẽ làm kìm hãm hàng hóa trong nước hoạc các ngành phát triển mạnh sẽ lấm át các ngành khác
? Những công việc chung nhà nước dùng thuế để thực hiện là những việc nào?

? Vậy, việc thu thuế có ý nghĩa gì ?

- GV: Mỗi loại thuế đều có mức thuế suất khác nhau (tính theo %) tùy mặt hàng, thu nhập... (VD theo vấn đề 2 -sgk). Hiện nay, nhà nước đã thực hiện thuế thu nhập cá nhân (đối với những người có thu nhập cao trên 5 triệu đồng/tháng)

? Hành vi nào sau đây vi phạm PL về thuế:

a. Nộp thuế đúng qui định.

b. Đóng thuế đúng mặt hàng đã kê khai.

c. Dây dưa, trốn thuế.

d. Tiêu tiền thuế của nhà nước.

đ. Buôn lậu trốn thuế.
? Thái độ của em đối với những hành vi trên?
? Theo em, mỗi công dân học sinh cần có trách nhiệm gì trong lĩnh vực này.

? Đọc nội dung bài học 

( SGK- 46 )?

HĐ3: Luyện tập 
? Làm phiếu bài tập 1 (SGK- 47 ).

? Thảo luận nhóm  bài tập 2, 3 ( SGK- 47 ).

? Trình bày?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV nhận xét, kết luận.
HĐ4: Củng cố, dặn dò
? Nêu những nội dung cần nắm trong tiết học?

? Em rút ra bài học gì sau tiết học?

HĐ5: Hướng dẫn học tập 
- Về nhà học bài, hoàn thiện bài tập. 

- Chuẩn bị bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

	- Đọc
- Kinh doanh: Sản xuất, buôn bán mì chính.
- X đã vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng mỡ chính giả.
-  Làm ảnh hưởng đến uy tín của hãng mì chính Ainomoto đồng thời đánh lừa người tiêu dùng

- Đọc.
- Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau         ( Cao, thấp ).

- Có: Khuyến khích phát triển SX trong nước và xuất khẩu hàng hóa, khuyến khích phát triển những ngành, hàng cần thiết với ®êi sèng ND (miễn thuế hoặc mức thuế rất thấp); Những mặt hàng nhập khẩu xa xỉ, kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi ®êi sèng ND thì đóng thuế cao (hạn chế nhập khẩu để các ngành, các loại hàng hóa tương tự trong nước phát triển).

- Nghe.

- Đó là những quy định của nhà nước về kinh doanh và thuế liên quan đến trách nhiệm công dân được nhà nước qui định.
- Trình bày.
- Nhập hàng lậu, bán hàng giả, hàng cấm, chất bảo quản quá mức.

-  Mĩ phẩm, gạo, hoa quả...
- Chốt ý 1.1 nội dung bài học ( SGK- 46 ).
- Làm ra sản phẩm, hàng hóa (của cải vật chất).

- DV là hoạt động phục vụ cho nhu cầu con người, xã hội (ăn uống, giải trí, thời trang...)

- Đem hàng hóa ra trao đổi, buôn bán.

- Trả lời.

- SX: bánh kẹo, đường, sữa, gạo, quần áo, sách vở, xe; DV: Du lịch, giải trí, làm đẹp, cắt tóc, gội đầu; TĐHH: Lúa, gạo, thịt, cá.
- Hành vi KD đúng PL: a, c, d; Kinh doanh trái PL: b.

- Không được (chỉ những mặt hàng PL cho phép...)

- Tuân theo PL

- Chốt ý 1.2 nội dung bài học ( SGK- 46 ).
- Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi giấy phép; kinh doanh hàng cấm; buôn  lậu; trốn thuế; SX buôn bán hàng giả...

- Để người kinh doanh biết được quyền và nghĩa vụ; biết được kinh doanh cái gì, không được kinh doanh cái gì, hạn chế sự xâm hại lẫn nhau, đừng tùng ngành kinh tế và nền kinh tế phát triển đúng hướng.

- Chốt ý 2.1 nội dung bài học ( SGK- 46 ).
- Người già, tàn tật, thu nhập quá thấp.

- Thuế nông nghiệp, thuế nhà đất, thủy lợi phí, thuế doanh thu (SX, xây dựng, vận tải), thuế thu nhập cá nhân...

- Chi tiêu cho những công việc chung.
- An ninh quốc phòng, trả lương cho công chức, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ...

- Chốt ý 2.2 nội dung bài học ( SGK- 46 ).
- Hành vi nào sau đây vi phạm PL về thuế: c, d, đ.
- Không đồng tình, lên án, phê phán.

- Chốt ý 3 nội dung bài học ( SGK- 46 ).
- Làm phiếu bài tập.

- Thảo luận nhóm bài tập
- Trình bày
-  Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
- Trình bày
-  Cần: Nhận biết, tố cáo những hành vi vi phạm PL về TD KD; biết vận động gia đình và mọi xung quanh đóng thuế theo quy định của nhà nước.

- Nghe.

	Bài13:  QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
I- Đặt vấn đề:

* Bài học:

Công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng phải tuân thủ theo pháp luật và phải có nghĩa vụ đóng thuế.

II- Nội dung bài học:

1. Khái niệm:

a.Kinh doanh:
- Sản xuất.

- Dịch vụ.

- Trao đổi hàng hóa.

b. Quyền tự do kinh doanh:

Là quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
c. Thuế:

- Một phần thu nhập.

- Nộp vào ngân sách nhà nước.

- Chi cho những việc chung
*  Mục đích:

- Đầu tư phát triển kinh tế xã hội

-  ổn định thị trường. 
- ĐiÒu chỉnh cơ cấu kinh tế. 
- Phát triển kinh tế.
3.Trách nhiệm của công dân học sinh.

- Tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội.

- ĐÊu tranh với những hiện tượng tiêu cực.
III. Bài tập:

Bài 1 ( SGK- 47 ).

Một số hoạt động kinh doanh: Hàng điện tử, dệt may, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, du lịch, giải trí....
Bài 2 ( SGK- 47 ).
Bà H vi phạm qui định về kinh doanh: Kê khai không đúng, không đủ các mặt hàng kinh doanh.

Bài 3 ( SGK- 47 ).
- Không đồng ý với ý a, b, d vì kinh doanh phải tuân theo qui định của PL.

- Đồng ý với các ý kiến:

c. Vì công dân được lựa chọn hình thưc, qui mô kinh doanh nhưng phải tuân theo qui định của PL và sự quản lí của nhà nước.
đ. Vì đóng thuế để chi tiêu cho những công việc chung của đất nước, ổn định thị trường, phát triển kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

e. Vì thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh.


Tuần: 25, 26                                                                    
Tieát  25, 26                                                                                                    

BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	1. Kiểm tra bài cũ: 
? Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tự do kinh doanh?

? Thuế la gìø? Vai trò của thuế?
2. Giới thiệu chủ đề bài mới 
? XH tồn tại và phát triển đuợc là nhờ gì?

- GV: Lao động→ bài mới.

3. Dạy bài mới:
HÑ1: Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề 
? Đọc nội dung đặt vấn đề?

? Ông An đã làm việc gì?

? Việc làm của ông An  có lợi gì?

? Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An?

? Nhận xét về ý kiến : “ Ông An làm như vậy là bóc lột, lợi dụng sức lao động...lợi”?

- GV: Trong thực tế đã có những trường hợp như vậy.

- GV: Đọc điều 5 Bộ luật lao động  ( SGV- 80 ).

? Bản cam kết giữa chị Ba và giám đốc công ty TNHH Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao?

? Chị Ba có thể tự ý thôi việc không? Như vậy có phải là VP hợp đồng lao động không?

- GV: Đọc điều 6 Bộ luật lao động.

- GV: Bên nào vi phạm hợp đồng lao động thì bên đó phải bồi thường thiệt hại 
* Có 3 loại hợp đồng lao động:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn(từ 12 đến 36 tháng).

- Hợp đồng lao động theo thời vụ (mùa vụ) (dưới 12 tháng).
? Bài học rút ra từ Phần đặt vấn đề?

HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học 
? Lao động là gì?

GV: Để thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống con người cần lao động. Nếu không lao động thì con sẽ không làm ra của cải vật chất, giá trị tinh thần -> đời sống gặp khó khăn, đất nước kém phát triển.
? Nhận xét về những trường hợp sau:

- Hân chỉ dành thời gian để học ngoài ra không làm gì cả.

? Thái độ của em với những biểu hiện đó?

- Bình 18 tuổi không chịu lao động chỉ ăn bám bố mẹ.

? Theo em, quyền lao động của CD được thể hiện như thế nào?

?  Theo em, tại sao nói lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của CD?

- GV: Tất cả mọi quyền lợi đều di liền với nghĩa vụ và trong Lao động cũng vậy.

? Hợp đồng lao động là gì ?
- GV: Chốt điều 26 ( SGV- 81 ).

? Nguyên tắc của hợp đồng lao động?

? Nêu những nội dung của hợp đồng lao động.

? Nêu những chính sách của nhà nước đối với lao động?

? Nêu những quy định của Bộ luật lao động đối với trẻ em chưa  thành niên ?
? Hãy nêu những biểu hiện sai trái sử dụng sức lao động trẻ em mà em được biết ?

? Là một công dân học sinh, em cần có trách nhiệm gì trong việc triển khai và thực hiện luật lao động ?

? Đọc tư liệu tham khảo SGK- 49?

- GV: Cho HS Làm bài tập ở câu chuyện tình huống PL lớp 9. Cho  HS tham khảo 1 số kiến thức PL cần thiết.

? Em đã thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong lao động chưa? Vì sao?

? Nhận xét về tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của lớp, trường, địa phương em?

HĐ3: Luyện tập 
? Làm phiếu bài tập 1, 2 (SGK- 50 ).

? Thảo luận nhóm  bài tập 3, 4, 5, 6 ( SGK- 50 ).

? Trình bày?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV nhận xét, kết luận.
HĐ4: Củng cố, dặn dò
? Nêu những nội dung cần nắm trong tiết học?

? Sắm vai thể hiện nội dung bài học?
? Em rút ra bài học gì sau tiết học?

HĐ5: Hướng dẫn học tập 
- Về nhà học bài, hoàn thiện bài tập. 

- Ôn tập kĩ để kiểm tra 45’ được tốt.
	- Đọc.

- Mở lớp dạy nghề cho TN, hướng dẫn họ làm ra sản phẩm bằng gỗ.

- Tạo công ăn việc làm cho Thanh niên, có thu nhập ổn ñònh,giải quyết những khó khăn cho XH,   góp phần vào sự phát triển đất nước.

- Đúng đắn, có ý nghĩa, tạo ra của cải, vật chất cho bản thân, người khác, XH.

- Không đúng.

- Nghe.

- Được côi là hợp đông lao động vì:

+ Có sự thỏa thuận giữa hai bên: Chị Ba là người lao động, CT Hoàng Long là người sử dụng lao động.

+ Bản cam kết thể hiện được các nội dung chính của hợp đồng lao động như: nội dung công việc, tiền công, thời gian làm việc…

- Không thể tự ý thôi việc mà không báo trước. Vì như vậy là đã vi phạm cam kết (hợp đồng lao động)

- Nghe.

- Trình bày.

- Chốt ý 1 nội dung bài học ( SGK- 48 ).

- Lười lao động, sống thiếu trách nhiệm.

- Không đồng tình, lên án, phê phán.

- Quyền: được lựa chọn việc làm, ngành nghề...; Nghĩa vụ: để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội.

- Chốt ý 2 nội dung bài học ( SGK- 48 ).

- Nghe.

- Trình bày.

:
- Thỏa thuân, bình đẳng, tự nguyện.

- Công việc, thời gian, địa điểm, lương, phụ cấp, ĐK bảo hiểm LĐ, bảo hộ LĐ.

- Trình bày.

- Chốt ý 3 nội dung bài học ( SGK- 49 ).

- Chốt ý 4 nội dung bài học ( SGK- 49 ).

- Lợi dụng sức LĐ, Bắt trẻ làm việc nặng, Không cho trang thiết bị bảo hộ LĐ...

- Phải tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân.

Góp phần đấu tranh với những hiện tượng sai trái, trái pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân.

Phấn đấu để trở thành người lao động giỏi, có ích.

- Đọc.
- Nghe. Trình bày.

- Trình bày.
- Trình bày.
- Làm phiếu bài tập.

- Thảo luận nhóm bài tập
- Trình bày
-  Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
- Trình bày
- Sắm vai.
- Trình bày..

- Nghe.

	   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN

I . Đặt vấnđề:

* Bài học:

Công dân có quyền sử dụng sức lao động và có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng lao động.

II. Nội dung bài học:

1. Lao động:

- Hoạt động có mục đích.

- Tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.

2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

-Quyền:

+Tự do sử dụng sức lao động của mình, có ích cho xã hội..

+ Đem lại thu nhập cho bản thân, gia đình.
- Nghĩa vụ:

- Lao động để tự nuôi sống bản thân, gia đình.

+ Sáng tạo của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.
3. Chính sách của nhà nước đối với lao động

- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh doanh.

- Phát triển dạy nghề, học nghề.

4. Quy định của Bộ luật lao động đối với trẻ chưa thành niên.
-Cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.

- Cấm lao động dưới 18 tuổi làm việc nguy hiểm.
- Cấm lạm dụng sức lao động.

- Cấm cưỡng bức, ngược đãi.

III. Bài tập:

Bài 1:

- Ý kiến đúng:  b, ñ. 

- Vì thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ lao động.

Bài 2:

Hà có thể tìm việc làm bằng cách b, c.

Bài 3:

Quyền lao động: b, d, e.
Bài 5:

Để trở thành công dân tốt, lao động tốt cần: Yêu lao động, tôn trọng người lao động, chủ động tham gia các công việc chung của trường, lớp, tích cực, tự giác trong các hoạt động chung nhất là lao động...

Bài 6:

- Người lao động vi phạm: 2, 5, 6, 7.

- Người sử dụng lao động vi phạm: 1, 3, 4, 8, 9, 10.


Tuần:                                                                             
Tiết:                                                                                                     

Tieát  28, 29:   

BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN 

	Hoạt độngcủa giáo viên
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	1. Kiểm tra bài cũ: 0 kiểm tra.
2. Giới thiệu chủ đề bài mới 
? A đánh B. A vi phạm gì?→ bài mới.

HĐ1: Tìm hiểu nội dung Đặt vấn đề
? Đọc nội dung đặt vấn đề?

? Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết những người thực hiện các hành vi trên mắc lỗi gì ?

? Em hãy nhận xét các hành vi trên ?

? Những hành vi đó đã gây ra hậu quả gì?

? Theo em, những hành vi nào vi phạm pháp luật ?

? Hãy giải thích vì sao hành vi 3 không có lỗi và không vi phạm pháp luật ?

? Vậy những hành vi nào phải chịu trách nhiệm Pháp lí ?

? Em hãy phân loại các hành vi vi phạm trên bảng phụ?

? Theo em người thực hiện những hành vi trên sẽ phải chịu trách nhiệm gì đối với hậu quả gây ra? 

? Bài học rút ra từ nội dung đặt vấn đề?

HĐ: Tìm hiểu nội dung bài học. 
? Nhận xét những tình huống sau có vi phạm pháp luật không? Vì sao:

- A ghét B và có ý định đánh B một trận thật đau cho bõ ghét.

- B uống rượu say gây tai nạn giao thông.

- C 5 tuổi nghịch lửa làm cháy 1 số đồ gỗ của nhà bên cạnh.

- GV: Giới thiệu những điều cần lưu ý ( SGV- 82→ 84 ).

- GV : Qua tìm hiểu mục Đặt vấn đề và các tình huống ta thấy : Một người bị coi là VPPL khi người đó có đủ các yếu tố sau :

1. Người đó phải thực hiện 1 hành vi trái PL (hoặc có lỗi) (cả cố ý lẫn vô ý).

2. Người đó phải có  năng lực trách nhiệm pháp lí (đủ 18 tuổi trở lên và không bị các bệnh như tâm thần, mất trí).
- GV : Quan hệ xã hội là những quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động xã hội của con người như : quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động…

? Qua các ví dụ trên, em hiểu thế nào là vi phạm pháp luật ?

? 1 HS lấy trộm xe của bạn đem bán lấy tiền – Hành vi đó có vi phạm pháp luật không ? Vì sao ?

? Hãy kể một số hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở địa phương em mà em biết 

? Có những loại vi phạm pháp luật nào ? Nêu nội dung của từng loại vi  phạm pháp luật?

? Nhận xét về những hành vi sau? Xác định vi phạm PL:

- Lấn chiếm vỉa hè.

- Trộm trâu bò.

- Mượn xe đạp của bạn nhưng đem đi bán.

- Vẽ bẩn lên tường lớp học.
? Nêu những hành vi vi phạm PL? Phân loại các hành vi đó?

- GV: Đọc tư liệu tham khảo ( SGV- 88, 89 ).
- GV : Giảng giải thêm về các loại VPPL để HS hiểuê.

? Ngoài các hành vi VPPL đã tìm hiểu ở mực Đặt vấn đề. Em hãy kể thêm một số hành vi VPPL khác mà em biết ?

- GV : Trong các loại VPPL, có những lúc hành vi VPPL đã vượt quá giới hạn thuộc loại VPPL này thì sẽ trở thành hành vi VPPL khác.

VD : Trốn thuế döới 50 triệu đồng (VPPL HC) nhưng vượt quá 50 triệu đồng thì sẽ trở thành VPPL HS.
? Em hiểu thế nào là trách nhiệm pháp lí ?

? Có các loại trách nhiệm pháp lÝ nào? Nêu nội dung cụ thể?

? Em hãy cho biết điểm giống và khác nhau ở các loại TNPL trên ?

? Đọc nhẩm tư liệu tham khảo ( SGK- 54 ).
-Tổ chức HS thảo luận nhóm 
? Theo em, việc pháp luật đề ra các quy định về trách nhiệm pháp lí có ý nghĩa gì ?

? Theo em, mỗi công dân phải có trách nhiệm gì trong việc thực hiện pháp luật. 
?Là một HS, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân? Em đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình chưa?

? Nhận xét về tình hình thực hiện PL ở trường, lớp, địa phương em?
? Đọc điều 12 HP 2013?

? Lấy VD chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào.
HĐ3: Luyện tập.

? Thảo luận bàn bài tập 1( SGK- 55 )?

? Thảo luận nhóm bài tập 2, 3, 4, 5 ( SGK- 55, 56)? 

? Trình bày?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV: Nhận xét, kết luận.

HĐ4: Củng cố 
? Sắm vai thể hiện nội dung

bài học?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV: Nhận xét, kết luận.

? Nêu những nôi dung 

cần nắm trong tiết học?

GV kết luận toàn bài: Công dân có quyền và nghĩa vụ thực hiện hiến pháp và pháp luật nhà nước quy định. Là công dân tương lai của đất nước, ngay từ khi còn là học sinh chúng ta cần nắm vững, hiểu biết về hiến pháp, pháp luật, có trách nhiệm tuyên truyền mọi người dân thực hiện, có cuộc sống lành mạnh, tránh sa tệ nạn xã hội, đem lại sự bình yên cho gia đình và xã hội. Bản thân là một công dân tốt.

HĐ5: Hướng dẫn học
 Tập 

- Về nhà học bài, hoàn 

thiện bài tập, chuẩn bị bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà Nước, quản lí xã hội của công dân
	- HS đọc.
- Các hành vi trên đều sai trái, tuy nhiên mỗi hành vi lại mắc lỗi khác nhau:
+ Ông Ân VPPL hành chính

+ Lê và 2 bạn:VPPL Hình sự

+ A: Không VPPL (tâm thần)

+ N: VPPL Hình sự

+ Bà Tư:VPPL Dân sự

+ Anh Sa:VPPL Kỉ luật

- Hành vi 1, 2, 4, 5, 6 là những hành vi có chủ ý. Hành vi 3 là không có chủ ý.

-Làm mất trật tự trị an xã hội, xâm phạm tài sản và thân thể người khác, quan hệ xấu, bị thương, ô nhiễm môi trường.
-Hành vi 1, 2, 4, 5, 6.
- Vì đó là hành vi vô thức, không có chủ ý mà do bệnh tật, người dó không có năng lực trách nhiệm pháp lí.

-Hành vi 1, 2, 4, 5, 6

-Hành vi 1 vi phạm pháp luật hành chính.

Hành vi 5 vi phạm pháp luật dân sự

Hành vi 2, 4 vi phạm pháp luật hình sự

Hành vi 6 vi phạm kỉ luật.

- Chịu trách nhiệm hình sự, kỉ luật, dân sự, hành chính theo qui định.
- Trình bày.

- Nghe.

- Không. Vì đó mới chỉ là ý định chứ chưa thực hiện (chưa có hành vi trái PL). Nhưng ý định đó là không đúng.
- Phải. Vì không tuân thủ TTATTGT. Vì pháp luật quy định khi điều khiển các phương tiện giao thông không được dùng chất kích thích (rượu, bia).

- Không. Vì nhỏ tuổi chưa đủ tuổi công dân (18 tuổi).

chưa thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bố mẹ phải chịu trách nhiệm thay.

- Nghe.

- Chốt ý 1 nội dung bài học ( SG K- 52 ).
- Trình bày.

- Trình bày.

- Trình bày.

- Nghe.

- Vi Phạm PLHC
- Vi Phạm PLHS
- Vi Phạm PLDS
- Vi Phạm PLKL
- VPPL Hình sự: giết người, buôn bán ma túy; VPPL HC: trốn thuế, làm hư hỏng, thất thoát tài sản nhà nước; VPPL DS: tranh chấp đất đai, nhà cửa; VP Kỉ luật: học sinh đi học trễ, không làm bài tập về nhà…

- Nghe.

- Nghe.

- Kể
- Nghe.
- Chốt ý 2.1 nội dung bài học ( SG K- 53 ).
- Chốt ý 2.2 nội dung bài học ( SG K- 53 ).
- Giống: Đều là những hành vi sai trái và phải chịu xử phạt trước Pháp luật; Khác: Mức độ xử phạt không giống nhau và do các cơ quan khác nhau áp dụng.
- Đọc.
- Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, gd người VPPL; GD ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh PL; Răn đe mọi người ko VPPL; Hình thành, bồi dưỡng lòng tin vào PL và công lí trong nhân dân; Ngăn chặn, hạn chế, xoá bỏ VPPL trong mọi lĩnh vực đ/s XH.
- Công dân:
+ Chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật

 + Đấu tranh hành vi, việc làm vi phạm hiến pháp và pháp luật.

-Học sinh:

 + Tuyên truyền vận động mọi người thực hiện tốt hiến pháp và pháp luật.

 + Có lối sống lành mạnh, học tập và lao động tốt.

 + Tránh xa các tệ nạn xã hội.

 + Đấu tranh các hiện tượng xấu, vi phạm pháp luật.

- Trình bày.
- Đọc.
- Thảo luận bàn
- Thảo luận nhóm
- Trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
- Sắm vai.
- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.
- Trình bày.

- Nghe.
- VD: Vũ Xuân Trường và đồng bọn vi phạm buôn bán ma túy (bài 5 PL và KL lớp 8). Kết quả 22 bị cáo, 8 án tử hình, 6 án tù chung thân, 2 án 20 năm tù, còn lại từ bị phạt tù từ 1 đến 9 năm tù giam, bị tịch thu tài sản.

	Bài 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG DÂN
I. Đặt vấn đề:
* Bài học: Công dân phải tôn trọng pháp luật để không gây ra những hậu quả xấu cho bản thân và người khác.

II- Nội dung bài học:

1- Vi phạm pháp luật:

- Hành vi trái pháp luật.

- Có lỗi.

- Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

- Xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

* Có 4 loại vi phạm PL :

  + Vi phạm pháp luật hình sự.

  + Vi phạm pháp luật hành chính.

  + Vi phạm pháp luật dân sự.

  + Vi phạm kỉ luật.
2- Trách nhiệm pháp lí:

- Là nghĩa vụ đặc biệt mà cá nhân, tổ chức cơ quan vi phạm pháp luạt - Phải chấp hành do nhà nước quy định.

* Có 4 loại trách nhiệm pháp lí :

  +Trách nhiệm hình sự.

  +Trách nhiệm dân sự.

  +Trách nhiệm hành chính.

  +Trách nhiệm kỉ luật.

3. Trách nhiệm của công dân:
- Chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật.

- Tích cực đấu tranh các hành vi, việc làm vi phạm PL.
III- Bài tập:

Bài 1 ( SGK- 55 ).

 - Hành vi vi phạm pháp luật hành chính: 
+ Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

+ Đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe.

 - Hành vi vi phạm pháp luật hình sự: Trộm cắp tài sản công dân.

 - Hành vi vi phạm pháp luật dân sự: Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà.

+ Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong hợp đồng mua bán hàng hoá.
 - Hành vi vi phạm kỉ luật: 
+ Giở tài liệu xem trong giờ kiểm tra.

+ Vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp.

Bài 2 ( SGK- 55 ).
a. Phải chịu trách nhiệm pháp lí vì vi phạm TTATGT vi phạm PL hành chính.

b. Không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí.

Bài 3 ( SGK- 55, 56 ).
ý đúng a. Vì phạm tội nghiêm trọng, chủ động. Điều 12, 13 bộ luật hình sự 1999.
Bài 4 ( SGK- 56 ).
Tú sai vì vi phạm pháp luật hành chính, hình sự vì phải chịu trách nhiệm về hành vi này. Gia đình Tú phải bồi thường thay Tú.

Bài 5 ( SGK- 56 ).
- Đáp án đúng: ý kiến  C, E.

- Vì theo điều 6, 7 pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002 và điều 12, 13 bộ luật hình sự 1999.
 Bài 6 ( SGK- 56 ).
- Khác
+ TN§§:
. Bằng tác động của dân sự.

. Lương tâm cắn rứt.

+ TNPL:

. Bắt buộc thực hiện.
. Phương pháp: Cưỡng chế của nhà nước.
- Giống: Là những quan hệ xã hội và những quan hệ này được PL điều chỉnh, nhằm làm cho quan hệ giữa người với người ngày càng tốt đẹp, công bằng, trật tự, kỉ cương. Mọi người đều phải hiểu biết và tuân theo các qui tắc, qui định mà đạo đức và PL đưa ra.



Tuần: 30,31                                                                        
Tieát  30, 31.   

QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	1. Kiểm tra bài cũ:
? Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lí?

a. Không chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ ốm.

b. Tranh đồ ăn với em.

c. Hay mắng em vô cớ.

d. Trộm cắp, cướp giật.

2. Giới thiệu chủ đề bài mới 
3. Bài mới: 
Hẹ1 : Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề 
? Em hãy cho biết từ lớp 6-8, các em đã được học về những quyền cơ bản nào của công dân ?

? Vì sao CD có được những quyền đó ?

GV : Ngoài những quyền đã học, chúng ta còn có quyền QLNN và QLXH. 
?§ọc đặt vấn đề ?
? Ở vấn đề 1, theo em ý nào đúng ? V× sao ?
? Những quy định trªn thể hiện quyền gì của người dân ?
? Nhà nước ta ban hành những qui định trên để làm gì ?
? Vì sao CD có quyền tham gia QLNN và QLXH ?

? Bài học rút ra từ nội dung bài học ?
GV : Đã là nhà nước của dân thì dân có quyền quản lí, đồng thời có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức Nhà nước. Tuy nhiên, CD phải có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách và PL của NN, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nhà nước thực hiện nghĩa vụ.

Hẹ2 : Tìm hieồu noọi dung bài học.
? Nêu nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ? ý nghĩa? Cho VD minh hoạ.

? Em hãy lấy ví dụ về việc thực hiện quyền này của công dân ở địa phương em ?

? Trong thực tế, công dân học sinh đã thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội như thế nào ?

? Y/C HS làm bài tập 1 
( SGK- 59 )

? Y/C 2 HS lên bảng trả làm bài tập?

? Nhận xét, bổ sung?
- GV: Nội dung bài tập đã củng cố kiến thức đã học và chứng minh cho nội dung của quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội.
? Theo em, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nào ?

? Hãy lấy ví dụ công dân trực tiếp tham gia quản lí nhà nước và xã hội

? Lấy ví dụ công dân gián tiếp tham gia vào việc quản lí nhà nước và xã hội?

? Theo em, việc công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội có ý nghĩa gì ?

?Em hiểu như thế nào về quyền làm chủ của công dân?

- GV:  Công dân có quyền:

  + Làm chủ tự nhiên.

  + Làm chủ xã hội.

  + Làm chủ bản thân mình.

? Em hiểu gì về mục tiêu xây dựng đất nước của Đảng ta ?

? Theo em, để thực hiện quyền này, nhà nước phải có trách nhiệm gì ?

? Hãy lấy VD minh hoạ ?

? Để thực hiện quyền này, công dân có trách nhiệm gì ?

? Là một công dân học sinh, em có suy nghĩ gì ?

? Hãy lấy một vài VD em hoặc bạn em đã làm ?

? Nhận xét về những hành vi sau:

- Vu cáo cán bộ xã vì xích mích cá nhận.

- Không đi bầu cử.

- Không tham dự họp thôn.

? Lấy các VD về dân chủ của công dân trong đó có học sinh.

? Đọc tư liệu tham khảo 

( SGK- 58,59 )?

? Đọc nội dung bài học 

( SGK- 58 )?

HĐ3: Luyện tập
? Làm phiếu bài tập 1, 2, 6

( SGK- 59, 60 ).

? Thảo luận nhóm bài tập 3, 4, 5 ( SGK- 559, 60 )?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV: Nhận xét, kết luận.

HĐ4: Củng cố
? Nêu những nôi dung 

cần nắm trong tiết học?

- GV: Đọc tư liệu tham khảo
( SGV- 94 ).
- GV: Treo sơ đồ nội dung 

bài học ( SGV- 95 ).
HĐ5: Hướng dẫn học
 Tập
- Về nhà học bài, hoàn 

thiện bài tập, chuẩn bị bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

	- Trình bày.
- Nhà nước ta luôn coi trọng về nhân quyền, đã và đang XD một XH công bằng, dân chủ, văn minh thì việc coi trọng mọi quyền lợi chính đáng của CD là cần thiết.

- Nghe.
- Đọc

- Ý c đúng. Vì “công dân VN” nghĩa là có quốc tịch VN (đồng thời chØ ng­êi đủ 18 tuổi trở lên) -> góp ý kiến đối với các dự thảo Luật.

- Quyeàn QLNN và quản lí XH cuỷa ngửụứi daõn : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung 1 số điều của HP 1992 ; Tham gia bàn bạc và quyết định các công việc XH.
- Xác định quyền và nghĩa vụ của công dân trên mọi lĩnh vực.
- Vỡ nhaứ nửụực ta laứ Nhaứ nửụực cuỷa daõn, do daõn vaứ vỡ daõn; do chính nhaõn daõn XD ủeồ phuùc vuù lụùi ích cuỷa mình.  Nhân dân có quyền, có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt các chính sách và pháp luật của nhà nước, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nhà nước thực thi công vụ.

- Trình bày.

- Nghe.
- Chốt ý 1 nội dung bài học ( SGK – 58 ).
 - Tham gia góp ý kiến xây dựng Hiến pháp và pháp luật. Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước. Bàn bạc quyết định chủ trương xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Xây dựng các quy ước của xã, thôn về nếp sống văn minh và chống tệ nạn xã hội…

- Góp ý kiến cùng xây dựng nội quy học sinh. Bàn bạc, quyết định việc quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo …
- Nghe.

- Trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe.

- Chốt ý 2 nội dung bài học ( SGK – 58 ).
- Trực tiếp: Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.

- Gián tiếp: Thông qua đại biểu nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Góp ý xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà nước trên báo chí…

- Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc xây dựng và quản lí đất nước.

- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội.

-“ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.’’                                                                                                       

- Quy định bằng pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

-Nhà nước ban hành hiến pháp và pháp luật, lập viện kiểm sát nhân dân cac cấp.

- Công dân:

+ Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.

+ Nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.

- Bản thân cần:

+ Học tập, lao động tốt, rèn luyện ý thức kỉ luật.

+ Tham gia, góp ý, xây dựng lớp, chi đoàn
+ Tham gia các hoạt động ở địa phương

-Tham gia hoạt động ủng hộ người nghèo, tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, bài trừ các tệ nạn xã hội.
- Không có trách nhiệm quản lí nhà nước, quản lí XH.

- Quyền được bầu cử và ứng cử.

- Học sinh tham gia bàn bạc, thảo luận KH của lớp…
- Nghe.

- Đọc.
- Làm phiếu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Nhận xét, bổ sung

- Nghe.

- Trình bày.

- Đọc.

- Quan sát.

- Nghe.


	Bài 16:  QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI

                                            CỦA CÔNG DÂN   
I- Đặt vấn đề:

* Bài học:

Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

II- Nội dung bài học.

1. Khái niệm:
+ Tham gia XD bộ máy Nhà nước và các tỉ chức xã hội.
+ Tham gia bàn bạc công việc chung.

+ Tham gia tổ chức, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung. 
2. Cách thực hiện:

- Trực tiếp.

- Gián tiếp.

3. ý nghĩa:
- Tạo điều kiện để nhân dân làm chủ về mọi mặt.
- Đem lại lợi ích cho XH, bản thân.

III- Bài tập:

Bài 1 ( SGK- 59 ).

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: a, c, ®, h.

Bài 2 ( SGK- 59 ).
Tán thành quan điểm c vì góp phần đem lại lợi ích cho XH và ản thân.

Bài 3 ( SGK- 59 ).
- Trực tiếp: a, b, c, d.

- Gián tiếp: ®, e.
Bài 4 ( SGK- 60 ).
HS thảo luận, trình bày.

Bài 5 ( SGK- 60 ).
Vân được quyền tham gia góp ý kiến để thể hiện quyền làm làm chủ, trách nhiệm liên quan đến quyền lợi của mình, vấn đề chung của địa phương có thể viết thư, thông qua người lớn thể hiện quyền tham gia quản lí nhqà nước, quản lí XH của công dân.

Bài 6 ( SGK- 60 ).
HP qui định: Công dân có quyền tham gia… xã hội để đảm bảo công dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt, thực hiện trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và XH, đem lại lợi ích cho XH và bản thân.




Tuần: 32                                                                                                                                                                             
TiÕt: 32
BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Kiểm tra bài cũ:

 Câu 1: HS lớp 9 có quyền tham gia, góp ý về quyền trẻ em không ?

A - Được quyền tham gia

B - Đây là việc của phụ huynh và thầy cô giáo.

 Câu 2: Nêu ví dụ về việc làm trực tiếp, gián tiếp của bố mẹ emthực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

2. Giới thiệu chủ đề bài mới 
? Đọc bài thơ Sông núi nước Nam?
 - GV: Không có gì quí hơn độc lập tự do. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ đã nói “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ’’. Độc lập tự do là điều vô cùng thiêng liêng đối với mỗi dân tộc , mỗi con người. Nhưng để có độc lập tự do, vấn đề bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ không chỉ của riêng ai. Để tìm hiểu vấn đề này, hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu Bài 17 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Bài mới.
HĐ1: Tìm hiểu nội dung Đặt vấn đề 
- GV cho HS quan sát tranh ảnh trong SGK và tranh ảnh sưu tầm thêm

? Hãy nêu nội dung chung của các tranh ảnh trên ?

? Em có suy nghĩ gì khi xem những  ảnh này ?

? Em hãy kể lại một tấm gương dũng cảm bảo vệ Tổ quốc ?

? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của ai? 

? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tổ 

Quốc?

? Bài học rút ra từ phần Đặt vấn đề?
- GV Kết luận: Quá trình lịch sử của dất nước ta đã chứng minh một cách rõ ràng quy luật dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Ngày nay, xây dựng CNXH , bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ XHCN được coi là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn dân và của nhà nước ta.
HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học.

? Em hiểu thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Cho ví dụ?
? Theo em, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thời bình có gì khác thời đất nước có chiến tranh ?

? Theo em, vì sao công dân phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ?

- GV Gợi ý: Ông cha chúng ta đã phải chiến đấu và chiến thắng biết bao kẻ thù trong suốt 4000 năm lịch sử. Đất nước ta một dải từ Hà Giang đến Mũi Cà Mau là do ông cha ta xây dựng lên. đối với đất nước ta hiện nay, tình hình kinh tế xã hội còn nhiều tiêu cực, công tác quản lí lãnh đạo còn yếu kém. Kể thù còn đang lợi dụng phá hoại chúng ta về mọi mặt. Bằng nhiều thủ đoạn, chúng phá hoại kinh tế, tinh thần và niềm tin vào CNXH của nhân dân ta.

? Hãy kể một sự kiện về việc kể thù đang tìm mọi cách phá hoại đất nước ta 

? Theo em, Việc bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung gì ?

? Khi đến thăm đền Hùng Bác Hồ đã nói câu nói nổi tiếng nào?

? Em biết gì về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ của dân tộc ta?

? Bản chất của nhà nước ta?

? Kể tên những anh hùng dân tộc mà em biết?

? Ngày hội quốc phòng toàn dân là ngày nào ?

? Công dân ở độ tuổi nào có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

? HS cần làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc?

? Hát bài hát ca ngợi anh hùng dân tộc?

? Đọc nhẩm tư liệu tham khảo?

? Những điều khoản trong HP 1992 có liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?

? Nêu những điều khoản trong bộ luật hình sự có liên quan đên nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?

? Nêu những điều khoản trong luật nghĩa vụ quân sư có liên quan đên nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?

? Hãy kể một số hoạt động ở địa phương em trong việc giữ gìn trật tự an ninh địa phương ?

? Trường (Lớp) em đã có những hoạt động gì để góp phần bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự ở địa phương ? Trách nhiệm và nghĩa vụ của HS trong sự nghiệp BVTQ.
- GV Kết luận: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của công dân. Nghĩa vụ và quyền dó được thể hiện trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
HĐ3: Luyện tập 
? Làm phiếu bài tập 1, 2 (SGK- 65 ).

? Thảo luận nhóm bài tập 3, 4 (SGK- 65 )?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV: Nhận xét, kết luận.

HĐ4: Củng cố ( 4’)

? Nêu những nôi dung 

cần nắm trong tiết học?

?Sắm vai thể hiện nội dung bài học?

HĐ5: Hướng dẫn học

 Tập
- Về nhà học bài, hoàn 

thiện bài tập, chuẩn bị bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

	- HS quan sát tranh ảnh

- Các tranh ảnh đều ghi lại hình ảnh quân dân ta làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc .

- Những bức ảnh giúp ta hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh cũng như trong thời bình là của mọi công dân, không phân biệt già trẻ , trai, gái.
- HS có thể kể về các tấm gương: Trần Quốc Tuấn ; Lê Lợi ; Nguyễn Trãi ; Bác Hồ ; Võ Thị Sáu ; Nguyễn Viết Xuân 
- Toàn dân. Là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quí của mỗi công dân.

- Học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, sức khoẻ, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ trật tự an ninh.

- Trình bày.

- Nghe.

- Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo chế độ XHCN và nhà nước CHXHCN Việt Nam
-Trong chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ nền độc lập dân tộc còn trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ chế độ XHCN

- Non sông đất nước ta là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi , xương máu khai phá, bồi đắp mới có được. Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính Tổ quốc ta.

- Nghe.
- Những tổ chức phản động của người Việt Nam ở nước ngoài luôn tìm mọi cách cấu kết với bọn phản động ở trong nước để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và gây mất lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng.

- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.

- “ Các vua Hùng đã có công….lấy nước”.

- Gian khổ mất mát, hi sinh anh dũng…

- Của dân, do dân, vì dân.

- Kể.

-Ngày 22 – 12

- Công dân từ 18 đến 27 tuổi

- Chốt ý 3 nội dung bài học.

- Hát.

- Đọc.

- Trình bày.

- Trình bày.

- Trình bày.

- Kể.
- Trình bày: học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sứ khỏe, luyện tập QS; tích cực tham gia các PT bảo vệ TT-AN trong trường học và nơi cư trú; sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự , tích cực vận động người thân và GĐ thực hiện NVQS.
- Trình bày.

- Nghe.
- Làm phiếu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Nhận xét, bổ sung

- Nghe.

- Trình bày.

- Sắm vai.

- Nghe.


	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

I- Đặt vấn đề.

* Bài học: Bảo vệ tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ của mọi công dân.

II- Nội dung bài học:

1- Bảo vệ tổ quốc:

- Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- Bảo chế độ XHCN và nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam
2- Lí do phải bảo vệ tổ quốc:

- Thành quả của cha ông.

- Hiện nay các thế lực thù đich đang âm mưu xâm chiếm, phá hoại.

3- Trách nhiệm của học sinh:

- Ra sức học tập, tu dưỡng dạo đức.

- Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự.

- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh. 
- Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, vận động người thân thực hiện.

III- Bài tập:

Bài 1 ( SGK- 65 ).

- Hành vi, việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc: a, c, d, ®, e, h, i.

- Vì: Góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Bài 2 ( SGK- 65 ).

Việc làm: Rèn luyện sức khoẻ, tập quân sự, viết thư cho bộ đội, chăm chỉ học tập.

Bài 3 ( SGK- 65 ).

Cần động viên anh đi bộ đội, gần gũi, an ủi mẹ. Góp phần bảo vệ tổ quốc.

Bài 4 ( SGK- 65 ).

HS trình bày.



Tuần: 33                                                                                                                                                                           

TiÕt: 33
BÀI 18:  SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	1-Kiểm tra bài cũ:
? Những việc làm nào sau đây tham gia bảo vệ Tổ quốc:
- Xây dựng lực lượng quốc phòng

- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

- Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
 ? Nêu những việc làm góp phần bảo vệ tổ quốc? Vì sao phải bảo vệ tổ quốc?

2. Giới thiệu chủ đề bài mới
? A nhìn thấy 1 em nhỏ bị ngã nhưng không đỡ dậy. Nhận xét?
- GV Bác Hồ dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng’’. Sống phải có đạo đức là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Không những thế, mọi người còn cần phải tuân theo pháp luật. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

3. Bài mới.
HĐ1: Tìm hiểu nội dung Đặt vấn đề 
? Đọc nội dung Đặt vấn đề?

? Những chi tiết nào thể hiện nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức?

? Những biểu hiện nào chứng tỏ nguyễn Hải Thoại là người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ?

? Động cơ nào thôi thúc anh làm được việc đó?

? Theo em, Động cơ đó thể hiện phẩm chất gì của anh ?

? Việc làm của anh đã đem lại lợi ích gì cho bản thân, mọi người và xã hội?

? Bài học rút ra từ nội dung đặt vấn đề?
- GV Kết luận: Sống và làm việc như anh Nguyễn Hải Thoại là cống hiến cho mọi người, là trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ của quần chúng, cống hiến cho xã hội, cho công việc, đem lại lợi ích cho tập thể, trong đó có lợi ích cá nhân, gia đình và xã hội.
HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học
? Nếu các bạn trong lớp biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, biết sống vì  mọi người thì đó sẽ là 1 tập thể như thế nào?

? Em hiểu thế nào là sống có đạo đức ?

? Em hãy tìm những câu ca dao khuyên nhủ con người sống có đạo đức?

? Thế nào là tuân theo pháp luật?
? Hãy nêu những biểu hiện sống tuân theo pháp luật?

? Nêu những tấm gương sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

? Nêu những hành vi sống không có đạo đức và không  tuân theo pháp luật? Hậu quả?

? Trong trường, lớp ta có bạn nào vi phạm đạo đức, không tuân theo pháp luật không? Thái độ của em với những trường hợp đó?

? Nêu những chuẩn mực đạo đức mà em biết?

? Thế nào là người sống có đạo đức?
? Theo em, sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật có quan hệ với nhau như thế nào ?

? Hãy kể một tấm gương sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật ở quanh em?
? Tình cảm em dành cho Nguyễn Hải Thoại?

? Kể 1 tấm gương sống có đạo đức và tuân theo PL ở lớp, trường em? Tình cảm em dành cho bạn?

? ý nghĩa của sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật?

? Nhận xét về những hành vi sau:

- Nói xấu bạn bè.

- Gây gổ, đánh bạn.

? Trách nhiệm của học sinh?

? Lấy VD để khẳng định mọi CD và HS đề phải tuân thủ theo HP và PL.
HĐ3: Luyện tập 
? Làm phiếu bài tập 1, 6 (SGK- 68, 69 ).

? Thảo luận nhóm bài tập 2, 3, 4, 5 (SGK- 68, 69 )?

? Nhận xét, bổ sung?

- GV: Nhận xét, kết luận.

HĐ4: Củng cố 
? Nêu những nôi dung 

cần nắm trong tiết học?

?Sắm vai thể hiện nội dung bài 

học?

? Những hành vi nào sau đây không có đaọ đức và không tuân theo pháp luật:

  A: Đi xe đạp hàng ba, hàng tư.

  B: Vượt đèn đỏ gây tai nạn.

  C: Vô lễ với thầy cô giáo.

  D: Làm hàng giả.

  §: Quay cóp bài.

  E: Buôn bán ma tuý
- Ôn tập lại toàn bộ chương trình kì 2 để chuẩn bị ch kì thi cuối năm.
- GV: Chương trình SGK GDCD lớp 6,7,8,9 được cấu trúc thành 2 phần chính: Những chuẩn mực đạo đức và những chuẩn mực pháp luật nhằm giải quyết trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhìn vào tổng thể cho ta thấy những bài học về đạo đức là cơ sở để HS học phần pháp luật. Bài học hôm nay giúp chúng tacó được nhận thức đúng đắn những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, thời đại, coi đó là những chuẩn mực cần thiết của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời phải tự giác thực hiện những quy định của pháp luật. Từ đó các em phải biết đánh giá ưu nhược điểm của bản thân. Tự xây dựng kế hoạch và có ý chí rèn luyện, tránh xa những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, mang lại sự bình yên cho gia đình, XH.
HĐ5: Hướng dẫn học

 Tập
- Về nhà học bài, hoàn 

thiện bài tập, ôn tập trước chuẩn bị cho tiết ôn tập kiểm tra học kì.
	- Đọc.

- Nguyễn Hải Thoại biết tự trọng tự tin, tự lập, có tâm, trung thực. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người (ăn, ở, học hành, vui chơi, thể thao). Sống trách nhiệm, năng động sáng tạo (bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, năng cao trình dộ, kiến thức, mở rộng sản xuất). Nâng cao uy tín của đơn vị, công ty.

-Biểu hiện:

 + Làm theo pháp luật.

 + Giáo dục cho mọi người ý thức pháp luật và kỉ luật lao động.

 + Mở rộng sản xuất theo quy định pháp luật.

 + Thực hiện quy định nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội.

 + Luôn phản đối, đấu tranh với những hiện tượng làm ăn phi pháp, tiêu cực tha nhũng, trốn thuế, đánh cắp, đánh tráo …

-Động cơ: “Xây dựng công ty ngang tầm với sự nghiệp đổi mới của đất nước’’

-Động cơ đó thể hiện đức tính”Sống có đạo đức và làm theo hiến pháp, pháp luật’’của anh.

-Bản thân anh đạt danh hiệu”Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới’’; Công ti: là đơn vị tiêu biểu của nghành xây dựng; Uy tín của công ty của anh giúp cho nhà nước ta mở rộng quan hệ với các nước khác, đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng đất nước đi lên CNXH.

- Trình bày.

- Nghe.
- Đoàn kết, vững mạnh, đi đầu trong mọi phong trào của trường, lớp.

- Chốt ý 1. 1 nội dung bài học ( SGK- 68 ).

- Trình bày.

- Chốt ý 1. 2nội dung bài học 

( SGK- 68 ).

- Trình bày.

- Lê Thái Hoàng, Trương Bá Tú.

- Con cãi lời cha mẹ, ngược đãi cha mẹ, buôn ma tuý ( Vũ Xuân Trường), giết người, cờ bạc, cướp của ( Trương Văn Cam), Tham ô tài sản của nhà nước ( Lã Thi Kim Oanh ), HS đi thi quay cóp, thi hộ, đua xe, gây rối trật tự Bị phê phán, lên án, xử lí theo qui mđịnh của PL.
- Không đồng tình, lên án, phê phán.

- Hiếu, trung, tín, lễ, nghĩa.

- Là người thể hiện được những giá trị đạo đức với mọi người: Chăm lo lợi ích chung. Với công việc: Có trách nhiệm cao. Với môi trường: Lành mạnh, bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn XH, có lí tưởng sống cao đẹp. Với bản thân: Tự tin, tự lập.

- Chốt ý 2 nội dung bài học.

- Kể.

- Yêu quí, kính trọng, biết ơn.

- Kể.

- Chốt ý 3 nội dung bài học.

- Vi phạm đạo đức, pháp luật

- Chốt ý 4 nội dung bài học.

- Chấp hành tốt luật ATGT, phòng chống ma túy. HS chấp hành nội quy nhà trường…
- Làm phiếu bài tập

- Thảo luận nhóm

- Nhận xét, bổ sung

- Nghe.

- Trình bày.

- Sắm vai.

- Trình bày.

- Nghe.


	Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

I- Đặt vấn đề:

* Bài học: Cần học tập anh Nguyễn Hải Thoại sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

II- Nội dung bài học

1- Khái niệm:

a. Sống có đạo đức.

- Suy nghĩ và hành động theo chuẩn mực đạo đức.

- Chăm lo việc chung, lo cho mọi người.

- Giải quyết hợp lí giữa quyền và nghĩa vụ. 

-Sống và hành động theo những quy định bắt buộc của pháp luật.

- Vì lợi ích XH, dân tộc.

b- Tuân theo pháp luật:

 Sống, hành động theo 

Qui định PL.

2- Mối quan hệ:

- Đạo đức động lực điều chỉnh PL.

- Có đạo đức tự nguyện thực hiện PL.

3- ý nghĩa:

- Giúp con người tiến bộ.

- Làm được việc có ích.

- Được yêu quí, kính trọng.

4- Trách nhiệm của học sinh:

- Tự kiểm tra, đánh giá.

- Tự giác tuân theo pháp luật. 
III- Bài tập:

Bài 1 ( SGK- 68 )

Ví dụ: Yêu thương bố mẹ sẽ học tốt, không xa vào tệ nạn XH. Trở thành người có tài, có ích cho XH, đất nước.

Bài 2 ( SGK- 68, 69 )

+  Hành vi biểu hiện người sống có đạo đức: a; b; c; d; ®; e.
+ Hành vi biểu hiện làm việc theo pháp luật: g; h; i; k; l.

Bài 3 ( SGK-  69 )

Vì lợi nhuận cao nên tham lam mù quáng.

Bài 4 ( SGK-  69 )

Vi phạm pháp luật hành chính phải ra toà xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bài 5 ( SGK-  69 )

- Xử lí: Báo công an. Đây là hành vi nguy hiểm vi phạm Pháp luật buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

- Nhận xét: Hành vi sai trái, vi phạm PL sẽ bị xử lí theo qui định.

Bài 6  ( SGK-  69 )

HS trình bày.
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